
 
Thông tin Khoa học Thống kê số 4/2004 - Trang 21 

công việc đơn giản. Phần mềm tin học có 

thể xây dựng để giải quyết trọn gói một hệ 

thống công việc (điển hình là chương trình xử 

lý điều tra mức Lưu chuyển hàng tháng của 

Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá 

đang vận hành hiện nay) cũng có thể đơn 

giản là một khâu công việc (chương trình 

báo cáo tháng Giá trị và sản phẩm công 

nghiệp của Vụ Công nghiệp, chương trình 

soạn thảo Niên giám của Vụ Tổng hợp,…). 

Nhân loại đang chứng kiến sự phát triển 

nhanh chóng và kỳ diệu của cuộc cách 

mạng khoa học kỹ thuật mà trong đó mũi 

nhọn là lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Thống kê là ngành khoa học vốn đã gắn 

bó tự nhiên và rất sớm với những bước phát 

triển của công nghệ tính toán, công nghệ 

thông tin và chắc chắn trong tương lai ngành 

Thống kê càng đòi hỏi cao hơn nữa việc ứng 

dụng công nghệ thông tin vào mọi công việc 

của mình nhằm thực hiện tốt vai trò, chức 

năng là cơ quan cung cấp đầy đủ, kịp thời, 

trung thực và chính xác các thông tin về kinh 

tế - xã hội cho lãnh đạo các cấp, các ngành, 

cho mọi đối tượng có nhu cầu trong xã hội 

Vận dụng phương pháp Thompson - Strickland 

đánh giá so sánh tổng thể năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp 

                                                                                         Phan Minh Hoạt 

Phương pháp này gồm 4 bước: 

Bước 1: Xác định danh mục các nhân 

tố, năng lực bộ phận cấu thành năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp, danh mục này 

thay đổi theo ngành và sản phẩm cụ thể. Ví 

dụ, trong ngành kinh doanh rau quả tươi 

sống, nhân tố hao hụt và nhân tố chi phí vận 

chuyển chiếm tỷ trọng lớn, vì vậy khoảng 

cách vận chuyển từ nơi sản xuất đến nơi tiêu 

thụ là rất quan trọng. Nhưng đối với ngành 

khác như thiết bị viễn thông, tin học, công 

nghiệp phần mềm, điện tử, người máy,... thì 

cự ly vận chuyển không có tính quyết định. 

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

chỉ bao hàm các nhân tố chủ quan, phản 

ánh nội lực của doanh nghiệp, không bao 

hàm các nhân tố khách quan, các yếu tố môi 

trường kinh doanh (những nhân tố này rất 

quan trọng khi lượng hoá năng lực cạnh 

tranh quốc gia) và cũng không bao gồm các 

yếu tố ngoài nước. 

Năng lực cạnh tranh xuất khẩu thường 

bao gồm hệ thống các năng lực, nhân tố 

sau đây. 

1. Năng lực nghiên cứu, phân tích và dự 

báo về thị trường trong nước và thị trường 

nước ngoài,...; 

2. Năng lực tìm kiếm khách hàng và đối 

tác tin cậy có năng lực hợp tác kinh doanh 

có hiệu quả với doanh nghiệp;  

3. Năng lực tổ chức sản xuất những mặt 

hàng có khả năng cạnh tranh trên thị trường 

trong nước và quốc tế,...; 

4. Năng lực tổ chức xuất khẩu,... (mua, 

bán, vận chuyển hàng hoá,...);  

5. Năng lực thanh toán quốc tế; 
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6. Năng lực xử lý các tính huống về 

tranh chấp thương mại quốc tế nhanh chóng 

và có hiệu quả,...; 

7. Các nhân tố về công nghệ: như khả 

năng nghiên cứu về công nghệ nhất là đối 

với những ngành hàng có hàm lượng công 

nghệ cao, khả năng đổi mới quá trình kinh 

doanh, khả năng đổi mới sản phẩm, khả 

năng sử dụng các công nghệ tin học; 

8. Các nhân tố liên quan tới nguồn nhân 

lực: nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năng 

chuyên môn cao, bí quyết quản lý chất 

lượng, đội ngũ chuyên gia về thiết kế sản 

phẩm hoặc về loại công nghệ quan trọng, 

khả năng phát triển và đổi mới sản phẩm, 

thời gian phát triển sản phẩm từ ý tưởng tới 

thị trường nhanh chóng,...; 

9. Các nhân tố về văn hoá doanh 

nghiệp; 

10. Các nhân tố về khả năng thích ứng 

và quản lý sự thay đổi; 

11. Các nhân tố về tài chính; 

12. Các nhân tố về hình ảnh, uy tín; 

13. Năng lực cạnh tranh về giá và giá 

thành. 

Bước 2: Đánh giá định tính và cho điểm 

từng nhân tố, năng lực bộ phận đối với từng 

doanh nghiệp. Thường cho điểm từ 1 (yếu 

nhất) đến 10 (mạnh nhất). Tuỳ từng nhân tố 

cụ thể mà xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá 

để cho điểm một cách khách quan. Tuy 

nhiên, có một số nhân tố phải dựa vào quan 

sát và dư luận quần chúng, động thái thay 

đổi theo thời gian để đánh giá. 

Bước 3: Tổng hợp điểm và tính điểm 

bình quân của từng doanh nghiệp  

Có 2 phương pháp: Bình quân giản đơn 

và bình quân gia quyền 

- Bình quân giản đơn: 
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Trong đó: xi là điểm của nhân tố thứ i 

- Bình quân gia quyền 
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Trong đó: fi là quyền số, fi thường được chọn 

sao cho fi = 1, khi đó 
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fi được đánh giá theo tầm quan trọng, vị 

trí của từng nhân tố. 

Bước 4: So sánh điểm số của các 

doanh nghiệp để xác định vị thứ về năng lực 

cạnh tranh của các doanh nghiệp có thể so 

sánh, xác định vị trí các doanh nghiệp theo 

từng nhân tố, cụm nhóm nhân tố và tổng thể 

tất cả các nhân tố. 

Nếu có chuỗi thời gian về điểm số phản 

ánh năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, 

có thể vận dụng phân tích động thái, phân 

tích nhân tố nhiều chiều để đánh giá năng 

lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Ví dụ 1: 

(xem bảng trang sau) 
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Nhân tố 

Điểm theo nhân tố của từng doanh nghiệp

Công 

ty A 

Công ty 

B 

Công ty 

C 

Công ty 

D 

Công 

ty § 

1 Hình ảnh/uy tín 9 6 10 4 4 

2 Công nghệ 10 7 9 2 4 

3 Mạng lưới phân phối  3 6 10 4 5 

4 Khả năng phát triển và đổi mới sản phẩm 9 9 10 3 6 

5 Chi phí sản xuất  10 3 9 5 6 

6 Dịch vụ khách hàng 10 9 7 4 4 

7 Nguồn nhân lực 10 8 7 5 4 

8 Tình hình tài chính 7 10 5 7 6 

9 Trình độ quảng cáo 9 10 9 5 5 

10 Khả năng quản lý thay đổi 8 10 8 5 4 

 Tổng số 85 78 84 44 48 

 Điểm bình quân 8,5 7,8 8,4 4,4 4,8 

 Vị thứ 1 3 2 5 4 

 

Theo phương pháp tính bình quân giản 

đơn, năng lực cạnh tranh của công ty A đạt 

8,5, chiếm vị trí thứ nhất, công ty D xếp cuối 

cùng với điểm số 4,4. Theo tiêu thức hình 

ảnh/uy tín, công ty C đứng đầu, về nhân tố 

công nghệ, công ty A đứng đầu. Công ty A 

còn đứng đầu ở các nhân tố thứ 5, 6 và 7,... 

Khi có trọng số, điểm số các nhân tố 

vẫn như trước nhưng điểm bình quân của 

mỗi doanh nghiệp do đó cũng thay đổi. 

Công ty C có điểm năng lực cạnh tranh 9,2 

đứng thứ nhất. Công ty A xuống vị trí thứ 2.  

Tính bình quân có trọng số 

 

 Nhân tố 
Trọng 

số 

Điểm theo nhân tố của từng DN 

Công 

ty A 

Công 

ty B 

Công 

ty C 

Công 

ty D 

Công 

ty §

1 Hình ảnh/uy tín 0,1 9 6 10 4 4

2 Công nghệ 0,1 10 7 9 2 4

3 Mạng lưới phân phối  0,2 3 6 10 4 5

4 Khả năng phát triển và đổi mới sản phẩm 0,3 9 9 10 3 6

5 Chi phí sản xuất  0,05 10 3 9 5 6

6 Dịch vụ khách hàng 0,04 10 9 7 4 4

7 Nguồn nhân lực 0,05 10 8 7 5 4

8 Tình hình tài chính 0,05 7 10 5 7 6

9 Trình độ quảng cáo 0,06 9 10 9 5 5

10 Khả năng quản lý thay đổi 0,05 8 10 8 5 4

 Điểm bình quân 7,9 7,7 9,2  3,9   5,1 

 Vị thứ 2 3 1 5 4
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Hệ số ICOR và vận dụng trong lập kế hoạch, đánh giá 

mục tiêu tăng trưởng kinh tế 

                              Đỗ Văn Huân 

                     Viện Khoa học Thống kê  

Hiện nay, hệ thống chỉ tiêu phản ánh 

hiệu quả sản xuất kinh doanh đang được 

các cấp, các ngành đặc biệt chú ý, trên 

bình diện quốc gia nó còn là những chỉ 

tiêu phản ánh lợi thế của mỗi quốc gia 

nhằm phản ánh khả năng cạnh tranh về 

kinh tế cũng như thu hút vốn đầu tư nước 

ngoài. Trong các nhân tố tác động tới 

tăng trưởng kinh tế (lao động, vốn, tài 

nguyên thiên nhiên, công nghệ,…) ở Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay thì yếu tố 

vốn được coi là nhân tố quan trọng nhất. 

Do vậy trong bài viết này chúng tôi xin tập 

bàn về hiệu quả của yếu tố vốn và tác 

động của nó đối với tăng trưởng kinh tế 

nói chung. Một trong những chỉ tiêu phản 

ánh hiệu quả của vốn đó là hệ số ICOR 

(Incremental Capital Output Ratio - Tỷ số 

vốn/sản lượng tăng thêm). 

1. Phương pháp tính hệ số ICOR 

Hệ số ICOR phản ánh quan hệ giữa 

tăng trưởng kinh tế và đầu tư (mô hình 

Harrod - Domar). Tính hệ số này dựa trên 

các giả định chủ yếu sau: 

- Nền kinh tế luôn cân bằng ở dưới sản 

lượng tiềm năng. Để có thể huy động được 

các nguồn lực dư thừa cần phải đầu tư để 

mở rộng quy mô sản xuất. 

- Công nghệ không đổi, sự kết hợp giữa 

vốn và lao động được thực hiện theo một hệ 

số cố định. 

Hệ số ICOR (k) là chỉ tiêu phản ánh 

hiệu quả của vốn đầu tư, nó được xác định 

theo công thức: 

Y

K
k

Δ
Δ

  

Trong đó: 

K mức thay đổi vốn sản xuất 

(K = Kt – Kt-1) 

Y là mức thay đổi về kết quả sản xuất 

và Y = Yt – Yt-1, ở đây t chỉ năm nghiên cứu 

và t - 1 chỉ năm trước năm nghiên cứu.  

ý nghĩa của k là để tạo thêm được một 

đơn vị kết quả sản xuất thì cần tăng thêm 

bao nhiêu đơn vị vốn sản xuất. Hay nói cách 

khác, k là “giá” phải trả thêm cho việc tạo 


